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- Tổng số bệnh nhân sốt rét, bệnh nhân sốt rét lâm 
sàng, bệnh nhân sốt rét lâm sàng là trẻ em... đều giảm 
dần qua các năm.  

- Số bệnh nhân sốt rét có ký sinh trùng sốt rét còn 
cao ở các năm nhưng có xu hướng giảm ở những năm 
sau. Số loài ký sinh trùng sốt rét P.falciparum giảm 
mạnh ở năm cuối, trong khi loài P.vivax giảm ít hơn. 
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ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI 40-60 TUỔI  

TẠI 5 XÃ THUỘC HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH 
 

VŨ PHONG TÚC, TRẦN ĐÌNH THOAN  
Trường Đại học Y Thái Bình 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu dịch tễ học mô tả được tiến hành từ tháng 2 

đến tháng 6 năm 2009 với cỡ mẫu là 926. Mục tiêu nghiên 
cứu là đánh giá thực trạng tăng huyết áp ở người dân trong 
độ tuổi từ 40 đến 60 tuổi tại 5 xã thuộc huyện Kiến Xương, 
tỉnh Thái Bình chúng tôi thu được kết quả sau: Tỷ lệ tăng 
huyết áp ở người dân trong độ tuổi 40 đến 60 tuổi là 24,2%. 
Tăng huyết áp (THA) giai đoạn I chiếm 11,6%, THA giai 
đoạn II chiếm 9,8%, tiền THA chiếm tỷ lệ 33,8%, tỷ lệ THA 
tăng dần theo các độ tuổi. Tỷ lệ THA ở nam cao hơn nữ lần 
lượt là 31,2% so với 20,9%. Tỷ lệ THA cao nhất ở nhóm tuổi 
55 - 60 là 36,1%, giảm dần ở nhóm 50-54 tuổi là 20,2 %, 
nhóm 45 - 49 tuổi là 21,9%, nhóm 40 - 44 tuổi là 8,8%. 

Kết luận: Tỷ lệ tăng huyết áp ở người từ 40 đến 60 tuổi 
chiếm tỷ lệ khá cao với tỷ lệ THA tăng dần theo các độ tuổi. 

Từ khoá: Tăng huyết áp, 40-60 tuổi. 
summary 
The descriptive epidemiologic study was 

implemented from February to June 2009 with sample 
size was 926 subjects. Objective was to assess the 
situation of hypertension among people from 40 to 60 
years old at 5 communes of Kienxuong District, 
Thaibinh Province. Our results showed that: 
Hypertension rate among people from 40 to 60 years 
old was 24.2%. Hypertension periods with the first 
period, second period and pre-hypertension period 
were 11.6%, 9.8% and 33.8%, respectively. 
Hypertension rate among male was higher than that 
among female (31.2% and 20.9%, respectively). 
Comparing by age group showed the rates of 
hypertension in 55-60 years old, 50-54 years old, 45-
49 years old and 45-49 years old were 31.6%, 20.2%, 
21.9% and 8.8%, respectively. 

Conclusion: Hypertension rate among people from 
40 to 60 years old was high percentage with the 
increasing by age groups. 

Keywords: Hypertension, 40-60 years old. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tăng huyết áp (THA) là một trong những bệnh lý 

tim mạch phổ biến, ngày càng tăng và nguy hiểm, THA 
gây ra khoảng 4,5% gánh nặng bệnh tật chung toàn 
cầu, bệnh thường gặp ở các nước ph ţ triển, cũng như 

các nước đang phát triển [1, 2]. Qua các cuộc điều tra 
dịch tễ học THA tại các tỉnh cũng như khu vực ở Việt 
Nam cho thấy tỷ lệ mắc bệnh xu hướng tăng lên, tỷ lệ 
THA trên cộng đồng người Kinh năm 1992 là 11,7% và 
trên cộng đồng miền Bắc Việt Nam năm 2002 là 
16,3%, ở Thành phố Hà Nội năm 2002 là 23,2% [1, 2]. 
Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ chính của nhồi máu 
cơ tim, suy tim, đột quỵ, sa sút trí tuệ, các thử nghiệm 
lâm sàng cũng như thực tế lâm sàng đã chứng minh 
việc điều trị THA làm giảm nguy cơ do bệnh tim mạch 
rất đáng kể. Người ta gọi THA là kẻ giết người thầm 
lặng không những về mặt sức khoẻ trở nên trầm trọng 
hơn mà còn về mặt tài chính thì tăng chi phí khám và 
điều trị [1, 2]. Người mắc bệnh THA phải điều trị kiên 
trì, liên tục tránh xa các yếu tố nguy cơ làm THA và 
phải nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc điều trị 
cũng như những biến chứng nguy hiểm của bệnh [4, 5]. 

Huyện Kiến Xương là một huyện nông nghiệp của 
tỉnh Th i̧ Bình, số người trong độ tuổi trung niên từ 40 
đến 60 tuổi chiếm tỷ lệ 22,6%, việc điều tra về tình 
trạng THA ở độ tuổi từ 40 đến 60 tuổi nhằm góp phần 
bảo vệ nâng cao đời sống sức khoẻ ở cộng đồng, với lý 
do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài với mục 
tiêu: Mô tả thực trạng tăng huyết áp ở người từ 40-60 
tuổi tại 5 xã nông nghiệp thuộc huyện Kiến Xương tỉnh 
Thái Bình. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Địa điểm, đối tượng và thời gian nghiên cứu 
1.1. Địa điểm nghiên cứu 
Nghiên cứu được thực hiện tại 5 xã: Bình Minh, Đình 

Phùng, Thanh Tân, Bình Nguyên, Vũ Lễ thuộc Huyện Kiến 
Xương, Tỉnh Thái Bình. 

1.2. Đối tượng nghiên cứu 
Người dân trong độ tuổi từ 40 đến 60 tuổi. 
1.3. Thời gian nghiên cứu 
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 02/2009 đến tháng 

6/2009. 
2. Phương pháp nghiên cứu 
2.1. Thiết kế nghiên cứu 
Nghiên cứu được thực hiện theo thiết kế nghiên cứu dịch 

tễ học mô tả với cuộc điều tra cắt ngang. 
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2.2. Chọn mẫu và cỡ mẫu 
- Chọn mẫu: Để nghiên cứu tỷ lệ tình trạng bệnh THA 

huyện Kiến Xương chúng tôi chọn chủ định 5 xã, chọn các 
đối tượng theo danh sách người dân từ 40- 60 tuổi theo ph-
ương pháp cổng liền cổng. Tại mỗi hộ gia đình chúng tôi 
khám cho toàn bộ người trong gia đình trong độ tuổi từ 40 
đến 60 tuổi đến khi đạt đủ cỡ mẫu cho nghiên cứu. 

- Cỡ mẫu: áp dụng công thức tính cỡ mẫu sau  
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Cỡ mẫu được xác định cho nghiên cứu này là 926 người.  
2.3. Kỹ thuật và phương pháp thu thập thông tin  
Phỏng vấn trực tiếp để thu thập thông tin của các đối 

tượng nghiên cứu gồm có: tuổi, tiền sử gia đình, tiền sử bệnh 
tật, nghề nghiệp, chế độ ăn uống, thời gian sinh hoạt … 

Đo huyết áp: Dụng cụ đo dùng máy đo huyết áp là huyết 
áp kế thuỷ ngân LPK2 sản xuất tại Nhật Bản với sai số cho 
phép  5 mmHg. Đánh giá, phân loại tăng huyết áp theo tiêu 
chuẩn của JNC VII. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Thực trạng tăng huyêt áp của các đối tượng tại thời 

điểm nghiên cứu 
Bảng 1: Thực trạng bệnh tăng huyết áp theo giới 
Chỉ số 

Giới tính 
Số khám 
(n=926) 

SỐ THA 
(n=224) 

Tỷ lệ 
(%) 

Nam 298 93 31,2 
Nữ 628 131 20,9 

Tổng cộng 926 224 24,2 
Kết quả bảng 1 cho thấy tỷ lệ THA ở nam chiếm 31,2%, 

nữ chiếm 20,9%. Tỷ lệ tăng huyết áp chung ở cả nam và nữ 
chiếm 24,2%. 

Bảng 2. Thực trạng bệnh tăng huyết áp theo nhóm tuổi 
Chỉ số 

Nhóm tuổi 
Số khám 
(n=926) 

SỐ THA 
(n=224) 

Tỷ lệ 
(%) 

40-44 (1) 171 15 8,8 
45-49 (2) 187 41 21,9 
50-55 (3) 238 49 20,6 
55-60 (4) 330 119 36,1 

p p(1-4) < 0,01; p(1-2) < 0,01; p(3-4) < 0,01 
p(1-3) < 0,01; p(2-4) < 0,01; p(2-3)> 0,05 

Kết quả bảng 2 chúng tôi thấy rằng: Nhóm tuổi 55- 60 có 
tỷ lệ THA cao nhất chiếm 36,1%; Tỷ lệ THA thấp nhất là ở 
nhóm tuổi 40- 44 chiếm 8,8%. Tình trạng THA giữa các 
nhóm tuổi có sự khác biệt với p<0,01. Huyết áp tăng dần 
theo nhóm tuổi, tuổi càng cao huyết áp càng cao. 

Bảng 3: Phân loại tăng huyết áp theo JNC VII 
Huyết áp (mmHg) Số điều tra (n=926) Tỷ lệ (%) 

Bình thường 415 44,8 
Tiền THA 313 33,8 

Tăng huyết áp giai đoạn I 107 11,6 
Tăng huyết áp giai đoạn II 91 9,8 

Kết quả bảng 3 cho thấy: Tỷ lệ THA giai đoạn I là 
11,6%, giai đoạn II là 9,8%, đáng chú ý là trong tổng số đối 
tượng tham gia nghiên cứu phát hiện 1/3 số người ở giai đoạn 
tiền THA. 

Bảng 4: So sánh tình trạng tăng huyết áp tâm thu, tâm 
trương theo xã  

Trị số HA 
Xã 

HATT (mmHg) HATTr (mmHg) 
x SD x SD 

Bình Minh (1) 126,36 24,39 77,01 12,64 
Đình Phùng (2) 119,93 19,64 74,32 10,08 
Thanh Tân (3) 117,91 25,50 74,24 13,59 
Bình Nguyên 128,73 26,99 79,05 15,97 

(4) 
Vũ Lễ (5) 120,97 15,46 73,41 9,73 

p p (2-4) < 0,05, p (3-4) < 0,05 p > 0,05 
Qua kết quả trên (Bảng 4) chúng tôi thấy có sự khác biệt 

về huyết áp tâm thu (HATT) trung bình giữa các xã Đình 
Phùng với Bình Nguyên và Thanh Tân với Bình Nguyên 
(p<0,05). So sánh về với huyết áp tâm trương (HATTr) của 
người dân theo xã thì không có sự khác biệt với p>0,05. 

Bảng 5: Thực trạng tăng huyết áp tâm thu, tâm trương 
trung bình theo giới 

Trị số HA 
Giới 

HATT (mmHg) HATTr (mmHg) 
x SD x SD 

Nam 132,33 20,13 79,57 10,38 
Nữ 118,32 23,15 73,76 13,49 
p < 0,05 < 0,05 

Từ kết quả bảng 5 cho thấy: ở nam giới có HATT trung 
bình là 132,33 ± 20,13 mmHg và HATTr trung bình là 
79,57 ± 10,38 mmHg, ở nữ giới có HATT trung bình là 
118,32 ± 23,15 mmHg và HATTr trung bình là 73,76 ± 
13,49 mmHg. So sánh trị số HATT trung bình theo giới tính, 
HATTr trung bình theo giới tính đều có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với p < 0,05. 

Bảng 6: So sánh tình trạng tăng huyết áp trung bình theo 
nhóm tuổi 

Trị số HA 
Nhóm tuổi 

HATT (mmHg) HATTr (mmHg) 
x SD x SD 

40 - 44 (1) 116,60 17,60 72,36 10,28 
45 - 49 (2) 120,65 20,24 74,65 12,21 
50 - 54 (3) 121,05 23,55 75,10 12,61 
55 - 60 (4) 128,83 25,67 78,26 14,08 

p 
p (1-4) < 0,05 
p (2-4) < 0,05 
p (3-4) < 0,05 

p (1-4) < 0,05 
p (2-4) < 0,05 
p (3-4) < 0,05 

Kết quả bảng 6 cho thấy giữa các nhóm tuổi giá trị 
trung bình của cả HATT và HATTr đều tăng dần theo 
các nhóm tuổi cao hơn và có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê với p < 0,05. 

BÀN LUẬN 
Tỷ lệ THA trong nghiên cứu là 24,2% gần tương 

đương hoặc cao hơn với kết quả nghiên cứu của Đinh 
Thị Bích Thuỷ năm 2001 tại Gia Lâm là 20,4%, Bùi 
Đức Long năm 2008 tại Hải Dương tỷ lệ chung THA là 
19,1% [4]. Nghiên cứu của Phạm Gia Khải, Nguyễn 
Lân Việt và CS năm 2002 tỷ lệ THA là 16,32% [5]. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ 
THA giai đoạn I chiếm 11,6%, THA giai đoạn II chiếm 
tỷ lệ 9,8% so với các kết quả nghiên cứu của Đinh Thị 
Bích Thuỷ (2001) ở Gia Lâm- Hà Nội thì THA giai đoạn 
I chiếm tỷ lệ 8,7%, THA giai đoạn II chiếm tỷ lệ 6,3%, 
THA giai đoạn III là 2%[7]. Nghiên cứu của Phạm Gia 
Khải, Nguyễn Lân Việt và CS năm 2002 thì THA giai 
đoạn I là 10,2%, THA giai đoạn II là 4,2%, THA giai 
đoạn III là 1,9%[3].  

Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ THA tăng dần theo nhóm 
tuổi, tuổi càng cao thì huyết áp càng tăng cao, cao 
nhất là ở nhóm tuổi  55 – 60 phù hợp khi so với 
nghiên cứu của Phạm Gia Khải, Nguyễn Lân Việt và 
CS năm 2002 nhóm 35-44 tuổi chiếm 9,7%, 45-54 tuổi 
chiếm 20,7%, 55-64 tuổi chiếm 26,7% [3]. Nghiên cứu 
của Ylima (2002) ở Gia Lâm cho kết quả nhóm tuổi 50-
59 chiếm THA 41,1%, nhóm 40- 49 chiếm 19,3% và 
nhóm 30-39 tuổi chiếm 8,5% [6]. 
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KẾT LUẬN 
Tỷ lệ tăng huyết áp ở người dân trong độ tuổi 40 

đến 60 tuổi tại 5 xã thuộc huyện Kiến Xương chiếm tỷ 
lệ 24,2%. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về gi  ̧
trị trung bình của huyết áp giữa hai giới nam và nữ 
(p< 0,05). 

THA giai đoạn I chiếm 11,6%, THA giai đoạn II 
chiếm 9,8%, người dân tiền THA chiếm tỷ lệ cao 
33,8%, tỷ lệ THA tăng dần theo các độ tuổi.  

Về giới tính: Nam giới chiếm tỷ lệ THA cao hơn nữ 
giới (31,2% so với 20,9%). Về độ tuổi: Tuổi càng cao 
thì tỷ lệ THA càng cao, cao nhất ở nhóm tuổi 55 - 60 là 
36,1%, giảm dần ở nhóm 50-54 tuổi là 20,2 %, nhóm 
45 - 49 tuổi là 21,9%, nhóm 40 - 44 tuổi là 8,8%. 

KIẾN NGHỊ 
Tăng cường hoạt động truyền thông giáo dục sức 

khoẻ, chú trọng tới thay đổi hành vi làm tăng nguy cơ 
THA, nâng cao nhận thức về tăng huyết áp và phương 
pháp phòng bệnh. 

Khuyến cáo ngưòi dân nên kiểm tra huyết áp theo 
định kỳ, ít nhất 6 tháng/lần, xây dựng kế hoạch quản lý 
đối tượng tiền tăng huyết áp nhằm làm chậm quá trình 
tiến triển thành THA.  
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Thực trạng về KAP của các bậc phụ huynh 
trong phòng phát hiện sớm và Điều trị bệnh Viêm tai giữa mạn 

 

PHẠM MẠNH CÔNG, nguyễn công hoàng  
đặt vấn đề 
Viêm tai giữa mạn (VTGM) là tình trạng viêm nhiễm 

của hòm nhĩ, các thông bào xương chòm và vòi nhĩ kéo 
dài trên 3 tháng. Trong VTGM bệnh tích không chỉ khu 
trú ở niêm mạc mà còn có thể lan tới tổ chức xương. 
Hiện nay trong y văn thế giới, người ta đã thống nhất 
gọi viêm tai xương chòm mạn (VTXCM) và VTGM dưới 
một tên chung là VTGM. 

VTGM gây suy giảm sức nghe làm ảnh hưởng trực 
tiếp đến khả năng giao tiếp, học tập, lao động của 
bệnh nhân và có thể dẫn đến biến chứng nội sọ đe dọa 
tính mạng bệnh nhân. 

Năm 1970, Tổ chức Y tế thế giới đã xếp viêm tai 
giữa thuộc nhóm bệnh đường hô hấp trên. Đặc điểm 
giải phẫu của các cơ quan tai mũi họng là các hốc tự 
nhiên, thông thương với nhau và thông với môi trường 
bên ngoài rất dễ bị viêm nhiễm và hay tái ph ţ. 

ở Việt Nam, với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa, 
nóng ẩm mưa nhiều và tình trạng ô nhiễm môi trường 
ngày càng tăng các bệnh mà đặc biệt là bệnh lý đường 
hô hấp trên chiếm tỷ lệ cao, nhất là ở trẻ em 4,48% 
theo tác giả Nguyễn Hoàng Sơn; 16,09% theo Nguyễn 
Hoài An năm 2000  

Thái Nguyên là tỉnh miền núi, có nhiều nhiều nhà 
máy hoạt động như nhà máy luyện kim mầu, nhà máy 
luyện gang, nhà máy gạch chụi lửa.vv... Mặt khác, tố 
độ phát triển đô thị ngày càng cao, với tình trạng trên 
dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở 

nên trầm trọng. Trong khi quan trọng nhất là hiểu biết 
của các bậc phụ huynh về kiến thức, th i̧ độ, thực hành 
trong phòng và điều trị, tác hại sức khoẻ bởi các nguy 
cơ này còn rất hạn chế,việc xác định thực trạng về kiến 
thức, thái độ, thực hành có ý nghĩa rất lớn trong xác 
định phát hiện nguyên nhân gây bệnh từ đó có kế 
hoạch can thiệp nhằm giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh ở lứa 
tuổi này. Chúng tôi tiên hành đề tài này nhằm mục tiêu 
sau: Khảo sát về kiến thức, th i̧ độ, thực hành của các 
bậc phụ huynh về bệnh viêm tai giữa mạn tính ở học 
sinh trường mầm non Thái Nguyên. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu (n=1894). 
- Trẻ em từ 1- 5 tuổi một số trường mầm non tỉnh 

Thái Nguyên 
- Bố mẹ của trẻ từ 1-5 tuổi được chọn nghiên cứu. 
- Giáo viên phụ trách các lớp học sinh được chọn 

nghiên cứu. 
2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 
2.1. Địa điểm nghiên cứu 
9 trường mầm non Taị thành phố Thái Nguyên: 
- Lý do chọn các trường nói trên: các trường đại 

diện cho các khu vực: 
+ Khu vực nông thôn gồn các trường Mầm non 

Phúc Xuân; trường MN Tân Cương 
+ Khu vực thành phố: gồm các trường MN Trưng 

Vương; trường MN Gang Thép và trường MN 19-5. 


